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Nội dung bản cáo bạch

I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký:

	Ông Lê Trung Hà
	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

	Bà Vũ Hoàng Phương
	Chức vụ: Kế toán trưởng


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn:

Ông Đoàn Văn Minh     
Chức vụ: Giám đốc Công ty

Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài cung cấp.

II. Các khái niệm

	 UBCKNN:
	Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

	Đăng ký giao dịch:
	Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Công ty:
	Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	H§QT:
	Hội đồng quản trị

	Tổ chức tư vấn:
	Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

	INLACO-HP
	Tên giao dịch bằng tiếng Anh của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	Điều lệ Công ty:
	Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài


III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tiền thân là Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài, được thành lập theo Quyết định số 45/QĐ/TCCB ngày 02/02/1991 của Tổng Giám đốc Liên hiệp Hàng hải Việt Nam, trực thuộc Văn phòng Liên hiệp Hàng hải Việt Nam. Năm 1993, Công ty được thành lập lại theo quyết định 1296/QĐ-TCCB-LĐ ngày 29/06/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là doanh nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (sau này thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) với số vốn ban đầu là 239 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước mà Đảng và Nhà nước đề ra, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 77/1999/QĐ-BGTVT ngày 07/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài (INLACO-HP) - doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành công ty cổ phần. 

Sau khi có quyết định chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty đã đăng ký và được Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055574 ngày 24 tháng 03 năm 1999 với số vốn Điều lệ là 3.500.000.000 đồng.

Năm 2000, để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch đăng ký bổ sung vốn điều lệ 16.500.000.000 đồng, như vậy tổng vốn điều lệ của Công ty đăng ký là 20.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số 055574 thay đổi lần thứ nhất ngày 10/11/2000).

Trong những năm qua, bằng sự cố gắng và nỗ lực của cả tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, Công ty đã có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, lợi tức chi trả cho các cổ đông ổn định ở mức 15%/năm.

Một số thông tin chính về Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài:

	- Tên Công ty :
	Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Tên Tiếng Anh :
	international labour and services stock company

	- Tên giao dịch tiếng Anh :
	INLACO – HP

	- Trụ sở chính :
	Số 4 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

	- Điện thoại :
	84 – 31 – 551652 / 827930 / 826867 / 826802

	- Fax :
	84 – 31 – 826838

	- Email :
	inlacohpg@hn.vnn.vn


- Giấy phép thành lập số 77/1999/QĐ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp ngày 07 tháng 01 năm 1999.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055574 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 24 tháng 03 năm 1999 - Đăng ký thay đổi lần thứ nhất cấp ngày 10 tháng 11 năm 2000.

- Vốn điều lệ :
20.000.000.000 đồng

- Vốn điÒu lệ thực góp :
  6.000.000.000 đồng

Theo Biên bản họp HĐQT ngày 02/02/2001, Vốn điều lệ của Công ty được góp theo lộ trình sau:

Năm 2006: Nâng vốn điều lệ lên 12 tỷ đồng.

Năm 2008: Nâng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng.

Năm 2010: Nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Lĩnh vực kinh doanh :

· Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài.

· Môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động.

· Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên.

· Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá và môi giới hàng hải.

· Dịch vụ, cung ứng tàu biển và sửa chữa nhỏ cho tàu biển trong và ngoài nước.

Sau khi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, Công ty đã chủ động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mua sắm các tàu vận tải, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo thuyền viên nhằm phục vụ cho xuất khẩu thuyền viên, làm cơ sở để phát triển đội tàu của Công ty trong tương lai. 

Từ chỗ ban đầu Công ty chỉ có 01 tàu Phả Lại do Đức sản xuất năm 1961, sức chở DWT là 4.375 tấn dùng để khai thác các tuyến vận tải trong nước, làm phương tiện để đào tạo đội ngũ thuyền viên phục vụ cho xuất khẩu thuyền viên đi các nước trên thế giới. Năm 2001, Công ty đã đầu tư mua lại tàu Vạn Mỹ của trường Đại học Hàng hải Hải Phòng, đây là tàu do Đức sản xuất từ năm 1968 với sức chở DWT là 4.648 tấn. Tàu Vạn Mỹ sau khi đưa vào sử dụng đã cùng với tàu Phả Lại khai thác các tuyến vận tải nội địa. Hai tàu này chuyên dùng để vận chuyển các hàng khô như xi măng, than, sắt thép, nông sản kết hợp với huấn luyện thuyền viên.

Năm 2002, Công ty tiếp tục đầu tư mua tàu vận tải Inlaco với sức chở DWT là 7.075 tấn. Đây là tàu do Nhật Bản sản xuất năm 1990, đăng kiểm tại Việt Nam. Tàu Inlaco được đầu tư đúng thời điểm nhu cầu vận tải hàng hoá tăng cao nên đã được khai thác tối đa công suất, dùng cho thuê định hạn chạy các tuyến vận tải quốc tế.  Thời điểm cuối năm 2004, giá thuê tàu tăng cao, tàu Inlaco đã đem lại doanh thu gần 20 tỷ, hiệu quả khai thác tàu Inlaco góp phần tăng hiệu quả hoạt động toàn Công ty.


Điểm  lại quá trình hoạt động của INLACO - HP, có thể kể tới một số mốc quan trọng sau:

· Năm 1991 được thành lập, là một đơn vị phụ thuộc, tư cách pháp nhân không đầy đủ trực thuộc Văn phòng Liên hiệp Hàng hải Việt Nam.

· Năm 1993, theo Quyết định 1296/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty được thành lập lại là một doanh nghiệp nhà nước có đầy đủ tư cách pháp nhân, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (sau này thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam) với số vốn được nhà nước giao khi thành lập là 239.000.000 đồng.

· Năm 1999, sau khi tiến hành các bước công việc cần thiết để cổ phần hoá, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Số vốn Điều lệ do các cổ đông đóng góp ban đầu là 3.500.000.000 đồng.

· Năm 2000, đứng trước yêu cầu phải mở rộng sản xuất, nâng cao uy tín và năng lực hoạt động, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định nâng mức vốn Điều lệ lên mức 20.000.000.000 đồng. Số vốn này đã được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ nhất ngày 20/11/2000 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. 

· Năm 2001, Công ty quyết định đầu tư mua lại tàu vận tải Vạn Mỹ của trường Đại học Hàng hải Hải Phòng và đưa vào khai thác các tuyến vận tải trong nước.

· Năm 2002, Công ty tiếp tục đầu tư mua tàu Inlaco của Nhật Bản sản xuất, tàu Inlaco chuyên dùng khai thác tuyến quốc tế ( không hạn chế).  

· Năm 2004, theo Quyết định số 419/HĐQT ngày 10/06/2004 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án nâng vốn điều lệ lên 6.000.000.000 đồng bằng việc phát hành thêm  250.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phiếu)

· Năm 2005, do nhu cầu mở rộng văn phòng làm việc, Công ty quyết định đầu tư mua khu đất tại khu đô thị Ngã 5- Sân bay Cát Bi để xây dựng toà nhà văn phòng và cho thuê.

2. Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

Ngoài trụ sở chính tại Hải Phòng, Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài còn có các chi nhánh tại một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, ngoài ra còn có 01 Trung tâm thuyền viên tại Hải Phòng và Trung tâm đào tạo lao động phổ thông tại Hà Nội. Chức năng hoạt động của các chi nhánh và trung tâm đó cụ thể là :

- Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại Hà Nội, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 311313 ngày 20/05/1999 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất ngày 05/05/2000 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Địa chỉ : Số 168 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại :  04. 7.716.536                       Fax :  04. 7.716.536

Nội dung hoạt động : Đào tạo nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động nước ngoài, đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 310496 ngày 28/5//1999 và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ nhất ngày 15/4/2002 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Địa chỉ : Số 71 Nguyễn Trường Té, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại :  08. 8.255.527                        Fax :  08. 8.260.428

Nội dung hoạt động: Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài; Môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động; Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên; Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá và môi giới hàng hải; Dịch vụ cung ứng tàu biển và sửa chữa nhỏ cho tàu biển trong và ngoài nước.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại Vũng Tàu, thành lập và hoạt động từ tháng  05/1999

Địa chỉ : Số 186/9 Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

Điện thoại :   064. 859.473                      

Nội dung hoạt động:  Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên đi hợp tác lao động với nước ngoài; Môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động; Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên; Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá và môi giới hàng hải; Dịch vụ, cung ứng tàu biển và sửa chữa nhỏ cho tàu biển trong và ngoài nước.

- Trung tâm thuyền viên của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại Hải Phòng, thành lập theo Quyết định 1044/2004/QĐ-HĐQT ngày 8/12/2004 của Hội đồng quản trị Công ty Inlaco-HP

Địa chỉ : Số 4 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại :  031. 826.348                  Fax :  031. 826.838

Nội dung hoạt động: Tổ chức tiếp thị tại các cơ sở đào tạo của ngành Hàng hải Việt Nam ; Tổ chức đào tạo lại, nâng cao chuyên môn ngoại ngữ chuyên ngành và thực tế cho sỹ quan thuyền viên Công ty; Chọn lựa tập hợp hồ sơ sỹ quan, thuyền viên trình Giám đốc Công ty thành lập Hội đồng thi tuyển; Có kế hoạch và qui hoạch đào tạo sỹ quan thuyền viên đi học nâng cao, thực tập trong và ngoài nước; Tìm đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu thuê thuyền viên trình Giám đốc.

- Trung tâm đào tạo – giáo dục định hướng tại Hà Nội của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài, thành lập theo Quyết định 694/203/QĐ/HĐQT ngày 28/12/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ : Số 11 - ngõ 69 - Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại :  04. 5376004/005                       Fax :  04. 5376007

Nội dung hoạt động :  Đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho lao động để đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/1999.

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/03/1999 và sửa đổi bổ sung lần thứ nhất ngày 01/11/2003 theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003 và lần sửa đổi thứ 2 được thông qua ngày 08/10/2005.

Đại hội đồng cổ đông :

Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

· Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

· Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;

· Xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty.

· Thành lập Chi nhánh và văn phòng đại diện ở nước ngoài

· Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty 

· Quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

· Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.

· Thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.

· Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.    

Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên với nhiệm kỳ là 03 năm. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

· Quyết định chiến lược phát triển của Công ty 

· Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

· Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.

· Quyết định phương án đầu tư.

· Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.

· Bổ nhiệm , miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm tra giám sát hoạt động của Giám đốc và các cán bộ điều hành của Công ty,  quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.

· Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh trong nước, trung tâm đào tạo, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.

· Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.

· Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

· Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; định giá tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng.

· Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp  Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.

· Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại.

· Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty.

· Thành viên Hội đồng quản trị được cử tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp mà Công ty góp vốn và có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất của Công ty. 

· Tổ chức thực hiện Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

· Chuẩn bị các kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, báo cáo hoạt động hàng năm, báo cáo tài chính và quyết toán năm, chương trình và kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm, phương án tăng, giảm vốn điều lệ, phương án trích lập, phân phối sử dụng các quỹ, sử dụng lợi nhuận để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

· Các trách nhiệm, nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao hoặc quy định tại Điều lệ này. 

Ban kiểm soát :
Ban kiểm soát là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh quản trị và điều hành của Công ty. Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn bằng thể thức trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát cùng nhiệm kỳ với thành viên Hội đồng Quản trị và kéo dài thêm 30 ngày để giải quyết các công việc tồn đọng. Những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của Ban kiểm soát gồm:

· Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.

· Thường xuyên thông báo với Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

· Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

· Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

· Kiểm soát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trong Công ty theo quy định của pháp luật lao động.

· Được quyền yêu cầu các phòng ban nghiệp vụ của Công ty cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và thuyết minh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Giám đốc :
Ban giám đốc gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giám đốc Công ty là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc là:

· Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.

· Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.

· Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.  

· Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ ( trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước quy định).

· Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất.

· Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng, phó phòng nghiệp vụ sau khi đã được HĐQT thông qua.

· Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công nhân viên dưới quyền.

· Ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo luật định.
· Xây dựng và trình HĐQT kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn và kế hoạch hàng năm.

· Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh theo  định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng của Công ty.

· Thừa uỷ quyền của HĐQT, quản lý toàn bộ tài sản của Công ty, quyết định việc mua sắm, chuyển nhượng, cho thuê, mượn nhà xưởng, trang thiết bị, các tài sản khác của Công ty nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tốt nhất theo thẩm quyền được Điều lệ cho phép.

· Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp khuyến khích mở rộng sản xuất; quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm và dịch vụ( trừ những sản phẩm ,dịch vụ do Nhà nước quy định).      

· Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án có liên quan đến quyền lợi của Công ty.         

Sơ đồ 1 : 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của INLACO - HP 




4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ


Sau khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang hình thức  công ty cổ phần, vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 3.500.000.000 đồng đã được các cổ đông góp đủ. Trong quá trình hoạt động, do có nhu cầu tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, năm 2000, HĐQT đã trình và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nâng vốn điều lệ lên 20.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm xây dựng Bản cáo bạch này, vốn điều lệ được thực góp là 6.000.000.000 đồng, chia làm 600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó Công ty dùng lợi nhuận giữ lại đến cuối năm 2004 để tăng vốn 1.020 cổ phần. 

Quá trình tăng vốn điều lệ: 

Ngày 10/6/2004, HĐQT ra  Quyết định số 419/HĐQT thông qua việc phát hành thêm 250.000 cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần, trong đó, 150.000 cổ phần trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu đến ngày 31/05/2005; 100.000 cổ phần phát hành cho các nhà đầu tư có nhu cầu. Quá trình tăng vốn được tiến hành từ 10/6/2004 đến 31/7/2004 với tổng số lượng cổ phần phát hành là 598.980 cổ phần, tương đương 5.989.800.000 đồng (theo mệnh giá). Ngoài ra, INLACO-HP đã dùng lợi nhuận tích luỹ đến cuối năm 2004 tăng vốn lên thêm 1.020 cổ phần, tương đương 10.200.000 đồng (theo mệnh giá) theo Quyết định của HĐQT.   

Bảng 1: Cơ cấu vốn cổ phần trước khi đăng ký giao dịch
	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Tổng mệnh giá

(đồng)
	Tỷ trọng vốn góp (%)
	Loại cổ phần

	Nhà nước
	
	1.500.000.000
	25,0%
	   Phổ thông

	Ngoài Công ty
	39
	1.440.800.000
	24,0%
	Phổ thông

	Trong Công ty
	119
	3.049.000.000
	50,8%
	Phổ thông

	CP phát hành từ LN chưa phân phối
	
	     10.200.000
	   0,2%
	Phổ thông

	Cộng
	
	6.000.000.000
	100%
	


Nguồn : Sổ cổ đông của Công ty.

Bảng 2 : Danh sách cổ đông sáng lập 

	Cổ đông
	Tỷ trọng vốn góp
	Vốn góp tại thời điểm ĐKGD
	Số cổ phần phổ thông

	
	
	(nghìn đồng)
	(cổ phần)

	1
	Thái Tuấn Anh
	0,10%
	5.900
	590

	2
	Nguyễn Công Bằng
	0,58%
	35.000
	3.500

	3
	Mai Thanh Bình
	2,98%
	178.500
	17.850

	4
	Vũ Hồng Bàng
	0,39%
	23.400
	2.340

	5
	Nguyễn Văn Biên
	2,38%
	142.700
	14.270

	6
	Vũ Văn C​​ương
	0,13%
	7.600
	760

	7
	Lê Vũ Cư​​ờng
	0,16%
	9.800
	980

	8
	Phan Văn Cư​​ờng
	0,18%
	10.700
	1.070

	9
	Lê Thanh Chư​​ơng
	0,26%
	15.700
	1.570

	10
	Nguyễn Quốc Chiến
	1,12%
	67.000
	6.700

	11
	Nguyễn Ngọc Chính
	0,37%
	22.400
	2.240

	12
	Nguyễn Bá Dân
	0,04%
	2.100
	210

	13
	Nguyễn Hữu Dư​​ơng
	0,09%
	5.100
	510

	14
	Trần Thành D​​ương
	0,33%
	20.000
	2.000

	15
	Nguyễn Quốc Dư​​ơng
	0,59%
	35.500
	3.550

	16
	Tô Đức Dụ
	0,05%
	3.200
	320

	17
	Nguyễn Minh Dũng
	0,12%
	7.000
	700

	18
	Lê Văn Duyên
	0,07%
	4.400
	440

	19
	Nguyễn Tiến Đông
	0,03%
	2.000
	200

	20
	Lê Thành Đạt
	0,05%
	3.200
	320

	21
	Vũ Đình Đối
	0,04%
	2.500
	250

	22
	Vũ Đức Điệp
	0,05%
	3.100
	310

	23
	Đinh Công Đức
	0,10%
	6.000
	600

	24
	Nguyễn Văn Giản
	1,45%
	87.000
	8.700

	25
	Hoàng Lê Hà
	0,38%
	22.800
	2.280

	26
	Lê Trung Hà
	4,18%
	250.800
	25.080

	27
	Phạm Hữu Hải
	0,20%
	11.800
	1.180

	28
	Phạm Hồng Hải
	0,28%
	16.600
	1.660

	29
	Nguyễn Minh Hải
	0,34%
	20.500
	2.050

	30
	Nguyễn Bá Hải
	1,89%
	113.600
	11.360

	31
	Nguyễn Thị Hồng
	0,52%
	30.900
	3.090

	32
	Bùi Đức Hậu
	0,28%
	16.800
	1.680

	33
	Phạm Mạnh Hùng
	0,16%
	9.300
	930

	34
	Trần Minh Hùng
	0,06%
	3.700
	370

	35
	Phạm Hải Hiệp
	0,18%
	10.800
	1.080

	36
	Tô Văn H​​ưng
	0,03%
	1.600
	160

	37
	Trần Ngọc H​ư​ng
	0,06%
	3.700
	370

	38
	Phạm Quang Hư​​ng
	0,28%
	17.000
	1.700

	39
	Nguyễn Đức Hoà
	0,25%
	14.900
	1.490

	40
	Nguyễn Quang Hoà
	0,63%
	38.000
	3.800

	41
	L​ơng Thu Hoài
	3,88%
	232.800
	23.280

	42
	Nguyễn Xuân Hò
	5,21%
	312.600
	31.260

	43
	Đỗ Văn Huynh
	0,77%
	46.400
	4.640

	44
	Nguyễn Quốc Khánh
	0,05%
	2.900
	290

	45
	Nguyễn Văn Khang
	0,17%
	10.000
	1.000

	46
	Nguyễn Quang Khanh
	0,07%
	3.900
	390

	47
	Hoàng Thị Kim Khanh
	0,77%
	46.300
	4.630

	48
	Nguyễn Xuân Khiêu
	0,15%
	9.000
	900

	49
	Bùi Hiền L​​ương
	1,01%
	60.600
	6.060

	50
	Nguyễn Thị Bích Liên
	0,77%
	46.300
	4.630

	51
	Trần Quý Lợi
	0,09%
	5.500
	550

	52
	Lê Phan Linh
	1,37%
	82.400
	8.240

	53
	L­​​¬ng ThÕ Long
	0,26%
	15.800
	1.580

	54
	Nguyễn Thanh Long
	1,01%
	60.300
	6.030

	55
	Vũ Quang Long
	1,12%
	67.400
	6.740

	56
	Hà Minh Lý
	0,18%
	10.700
	1.070

	57
	Vũ Đức Mạnh
	0,18%
	10.800
	1.080

	58
	Phan Văn Minh
	0,07%
	4.300
	430

	59
	Nguyễn Văn Mễ
	0,60%
	36.000
	3.600

	60
	Phạm Công Nghinh
	0,14%
	8.500
	850

	61
	Quách Thanh Nhàn
	1,28%
	76.700
	7.670

	62
	Nguyễn Ngọc Oánh
	0,12%
	7.100
	710

	63
	Phạm Văn Quang
	0,30%
	17.700
	1.770

	64
	Vũ Trung Quyên
	0,14%
	8.400
	840

	65
	Đào Viết Riễn
	0,19%
	11.300
	1.130

	66
	Nguyễn Huy Sáu
	0,15%
	8.800
	880

	67
	Hoàng Linh Sơn
	4,67%
	280.000
	28.000

	68
	Trần Ngọc Sinh
	0,64%
	38.100
	3.810

	69
	Vũ Ngọc Sinh
	5,07%
	304.000
	30.400

	70
	Tống Ngọc Sử
	0,54%
	32.600
	3.260

	71
	Nguyễn Thành Tâm
	0,14%
	8.600
	860

	72
	Vũ Đình Thành
	0,18%
	10.700
	1.070

	73
	Nguyễn Thế Thành
	0,52%
	30.900
	3.090

	74
	Nguyễn Văn Thắng
	0,11%
	6.600
	660

	75
	Trịnh Đình Thắng
	0,25%
	15.100
	1.510

	76
	Nguyễn Văn Thao
	2,68%
	160.500
	16.050

	77
	Trần Văn Thỉnh
	0,04%
	2.500
	250

	78
	Nguyễn Văn Thuỷ
	0,15%
	8.800
	880

	79
	Phạm Văn Thuỷ
	0,21%
	12.300
	1.230

	80
	Đinh Việt Tiến
	0,27%
	16.000
	1.600

	81
	Phạm Sỹ Tú
	1,67%
	100.000
	10.000

	82
	Lê Kế Toán
	0,49%
	29.100
	2.910

	83
	D​ương Xuân Toàn
	0,08%
	5.000
	500

	84
	Nguyễn Văn Toản
	0,24%
	14.300
	1.430

	85
	Thái Hữu Trung
	0,11%
	6.600
	660

	86
	Bùi Xuân Tuấn
	0,02%
	1.100
	110

	87
	Nguyễn Anh Tuấn
	0,03%
	1.900
	190

	88
	Nguyễn Đăng Tuấn
	0,07%
	4.300
	430

	89
	Nguyễn Thị Tuyết
	2,00%
	120.000
	12.000

	90
	Nguyễn H​​ưng Vi
	0,08%
	5.000
	500

	91
	Nguyễn Xuân Vùng
	1,03%
	61.900
	6.190

	92
	Nguyễn Xuân Vinh
	0,66%
	39.600
	3.960

	93
	Nguyễn Văn Việt
	0,59%
	35.500
	3.550

	94
	Nguyễn Đắc Vịnh
	0,09%
	5.600
	560

	95
	Tổng Công ty Hàng Hải VN
	25,00%
	1.500.000
	150.000

	Cộng
	89,03%
	       5.341.700 
	      534.170 


Nguồn : Sổ cổ đông của Công ty 

5. Danh sách các Công ty mẹ và Công ty con


Hiện tại, Công ty không có quan hệ công ty mẹ hoặc công ty con với bất kỳ doanh nghiệp nào.

6. Tình hình hoạt động của Công ty 

6.1. Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu

· Tổ chức tuyển và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ cho CBCNV đi hợp tác lao động với nước ngoài

· Môi giới, đại lý và trực tiếp xuất khẩu lao động

· Vận tải biển trong nước và nước ngoài kết hợp với đào tạo thuyền viên.

· Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận hàng hoá và môi giới hàng hải.

· Dịch vụ cung ứng tàu biển và sửa chữa nhỏ cho tàu biển trong và ngoài nước.    

Trong các ngành nghề kinh doanh trên, INLACO-HP tập trung chủ yếu vào việc  cung cấp các dịch vụ về vận tải và xuất khẩu lao động. Doanh thu từ hoạt động vận tải biển thường chiếm trên 90% tổng doanh thu của INLACO -HP hàng năm.   

6.2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 3:  Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	6 tháng 2005
	Ước năm 2005

	Tổng giá trị tài sản
	49.593
	45.780
	47.912
	46.600

	Doanh thu thuần
	34.184
	39.035
	22.209
	42.400

	Lợi nhuận từ hoạt động KD
	1.834
	2.682
	2.561
	4.124

	Lợi nhuận khác
	26
	24
	583
	0

	Lợi nhuận trư​ớc thuế
	1.860
	2.706
	3.144
	4.124

	Lợi nhuận sau thuế
	1.265
	1.948
	2.578
	(*) 3.284

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	74,87%
	34,94%
	18,58%
	27,35%

	Tỷ lệ trả cổ tức
	27,06%
	15%
	8%
	15%


Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc kiểm tra quyết toán thuế các năm và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Từ năm 2003 đến năm 2005, tình hình hoạt động kinh doanh của INLACO – HP khá khả quan. Doanh thu của Công ty tăng đều hàng năm với tốc độ xấp xỉ 14%/năm. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng mạnh mẽ: từ 1,26 tỷ năm 2003 lên 1,95 tỷ đồng năm 2004 tương đương tăng 54%. Trong 6 tháng đầu năm 2005, lợi nhuận dự tính của Công ty đạt 2,578 tỷ đồng, ước cả năm đạt 3,284 tỷ tương đương tăng 68,6% {(3,284-1948): 1948} so với năm 2004 và ước vượt 27,3% {(3,284-2,580): 2,580} so với kế hoạch năm 2005 (xem Bảng 9). Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2005 bao gồm cả khoản chia lãi 1,124 tỷ đồng do góp vốn liên doanh với Công ty TNHH vận tải ven biển viễn thông TST từ năm 2000 đến 2002. Nếu loại trừ ảnh hưởng của khoản lãi chia liên doanh trên, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005 ước đạt khá cao 2,160 tỷ đồng {3,284-1,124}, tăng 10,9% {(3,284-1,124):1,948} so với năm 2004.          

Lợi nhuận tăng cao tạo điều kiện cho Công ty đảm bảo mức trả cổ tức ổn định cho các cổ đông mặc dù số lượng cổ phần được chia cổ tức đã tăng lên do công ty đã phát hành tăng vốn vào cuối năm 2004. Cá biệt trong năm 2004, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và toàn bộ lợi nhuận giữ lại từ năm 1999 đến 2003 được chia cho các cổ đông dưới hình thức cổ phần.   

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD trong năm 2004:

· Giá cước vận tải quốc tế tăng cao làm doanh thu của Công ty tăng cao; tuy nhiên chi phí nhiên liệu cũng tăng dẫn đến lợi nhuận cũng tăng nhưng mức tăng không lớn.      

· Số lượng lao động xuất khẩu tăng mạnh: kể cả xuất khẩu thuyền viên và lao động phổ thông. So sánh giữa năm 2004 với 2003, số lượt lao động phổ thông đi lao động nước ngoài năm 2003 là 10 tăng lên 132 lượt vào năm 2004; số lượt thuyền viên trong nước là 164 vào năm 2003 tăng lên 220 vào năm 2004; số lượt thuyền viên nước ngoài là 31 vào năm 2003 tăng lên 116 lượt vào năm 2004.    

· Công ty áp dụng một số các biện pháp tiết kiệm chi phí góp phần tăng lợi nhuận. 

6.4. Chi tiết  doanh thu giai đoạn 2003-2005

Bảng 4:  Chi tiết doanh thu 

Đơn vị tính: triệu đồng
	Dịch vụ
	Năm 2003
	Năm 2004
	6 tháng đầu 
	Ước thực hiện

	
	
	
	năm 2005
	Năm 2005

	
	Giá trị
	% D.Thu
	Giá trị
	% D.Thu
	Giá trị
	% D.Thu
	Giá trị
	% D.Thu

	Vận tải hàng hoá
	31.430
	92%
	36.732
	94,1%
	20.166
	91%
	39.400
	93%

	Xuất khẩu lao động
	1.750,4
	5%
	2.099
	5,8%
	1.889
	8,5%
	2.500
	6%

	Đào tạo LĐ phổ thông
	0
	0%
	200
	0%
	0
	0%
	 
	

	Đại lý, D.vụ khác
	1.102,3
	3%
	3
	0,1%
	154
	0,5%
	500
	1%

	Tổng cộng
	34.283
	100%
	39.034
	100%
	22.209
	100%
	42.400
	100%


Nguồn: Báo cáo tổng hợp doanh thu qua các năm của Công ty

INLACO – HP kinhdoanh ở 04 lĩnh vực chính là vận tải hàng hoá bằng đường biển, xuất khẩu thuyền viên, xuất khẩu lao động phổ thông, đại lý hàng hải và các dịch vụ khác. Trong đó, hoạt động vận tải chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu, thường trên 90%. Trong ba năm qua, các mặt hoạt động chính của INLACO - HP đều có sự tăng trưởng cả về số tuyệt đối và tương đối.  

6.4.1. Kinh doanh vận tải hàng hoá

Với đội tàu 03 chiếc là tàu Phả Lại, tàu Vạn Mỹ và tàu Inlaco, Công ty tập trung khai thác các tuyến vận tải nội địa và cho thuê định hạn tàu Inlaco chạy tuyến quốc tế. 

· Tàu Inlaco hiện đang được Công ty cho thuê định hạn vận tải các tuyến quốc tế.

· Tàu Vạn Mỹ hiện đang được Công ty sử dụng vận tải các tuyến nội địa, trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng ra khai thác các tuyến vận tải quốc tế tới các nước trong khu vực.

· Tàu Phả Lại hiện đang được Công ty khai thác vận tải các tuyến nội địa với các mặt hàng truyền thống như xi măng, than, hàng nông sản,…

Doanh thu hoạt động vận tải hàng hoá tăng từ 31,4 tỷ vào năm 2003  lên 36,7 tỷ đồng vào năm 2004, tương đương tăng 17%. Trong 6 tháng đầu năm 2005, doanh thu là 20,2 tỷ và cả năm ước đạt 39,4 tỷ đồng, tương đương tăng 7,4%. Tỷ trọng của doanh thu hoạt động này cũng luôn duy trì ở mức rất cao trên 90% so với tổng doanh thu.

6.4.2. Dịch vụ xuất khẩu lao động:


Dịch vụ xuất khẩu lao động bao gồm cho thuê thuyền viên trong nước và nước ngoài và xuất khẩu lao động phổ thông.


Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong đào tạo và hợp tác lao động với nước ngoài về lĩnh vực thuyền viên. Hàng năm Công ty cung ứng số lượng lớn thuyền viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và thoả mãn những yêu cầu của khách hàng. Các thị trường quen thuộc của Công ty trong lĩnh vực này là Na Uy, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch,… Bên cạnh việc cung ứng thuyền viên cho các hãng tàu lớn trên thế giới thì một số hãng vận tải trong nước cũng là các khách hàng thường xuyên của Công ty.


Thị trường cho xuất khẩu thuyền viên trong nhiều năm qua luôn đạt mức ổn định và có xu hướng tăng lên trong những năm tới do nhu cầu vận tải đường biển tăng, các hãng vận tải liên tục phát triển đội tàu. Hoạt động cho thuê thuyền viên của Công ty qua một số năm gần đây như sau:

Bảng 5:  Hoạt động cho thuê thuyền viên giai đoạn 2002 – 2004 

	TT
	Thị trường 
	§VT
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004

	1
	Trong nước
	Lượt
	163
	164
	220

	2
	Ngoài nước
	Lượt
	30
	31
	116

	
	Tổng cộng
	
	193
	195
	336


Nguồn: Báo cáo kết quả tuyển dụng, đào tạo, cho thuê thuyền viên qua các năm của Công ty.


Doanh thu hoạt động này của INLACO – HP năm 2004 tăng lên 2,1 tỷ so với 1,7 tỷ đồng của năm 2003 thì tăng lên 23,5%. Tỷ trọng của hoạt động này trên tổng doanh thu cũng dần được nâng từ 5,5% lên 5,8%. Trong 6 tháng đầu năm 2005, doanh thu hoạt động này đã đạt 1,89 tỷ đồng, cả năm ước đạt   2,5 tỷ đồng.

6.4.3. Dịch vụ đào tạo lao động phổ thông:


Nắm bắt nhu cầu thị trường một số nước trong khu vực (mà tập trung là thị trường Đài Loan) cần tuyển lao động phổ thông sang làm các công việc cơ khí, giúp việc gia đình và chăm sóc người già, yếu, Công ty đã thành lập Trung tâm đào tạo – giáo dục định hướng tại Hà Nội với chức năng và nhiệm vụ là tìm kiếm lao động, đào tạo, huấn luyện trước khi xuất khẩu đi các nước có nhu cầu.


Tại trung tâm này, Công ty có bố trí các giáo viên có trình độ, kinh nghiệm để đào tạo các kỹ năng cơ bản cần thiết cho người lao động trước khi giới thiệu họ ra làm việc ở nước ngoài. Người lao động ngoài việc học các kỹ năng cơ bản phục vụ cho công việc còn được học tiếng, giới thiệu về văn hoá, tập quán của nước sở tại để khi sang làm việc tại nước ngoài sẽ dễ hoà nhập với cuộc sống mới. 


Đây là một lĩnh vực kinh doanh mới của INLACO – HP phản ánh sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường của Công ty. Chính sự nhạy cảm này đã tạo ra một nguồn thu mới của năm 2004 và hứa hẹn là một hoạt động hiệu quả: có thu mà không chi.   

6.4.4. Góp vốn liên doanh:


Năm 2000, Công ty đã góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH TM vận tải ven biển và viễn thông TST theo Hợp đồng số 02/HĐKT-TST-INLACO-2000 ký ngày 22/8/2000. Hợp đồng này kéo dài từ năm 2000 đến tháng hết tháng 9 năm 2002 và đem lại lợi nhuận 1,124 tỷ đồng cho INLACO-HP. Công ty đã hạch toán khoản thu nhập này vào kết quả kinh doanh vào 6 tháng đầu năm 2005. Tại thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu INLACO-HP, Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được hai bên công ty tiến hành thanh lý theo Biên bản thanh lý Hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh ngày 22/9/2005 và lợi nhuận liên doanh của INLACO-HP đã được thanh toán đầy đủ theo UNC số 5 ngày 06/10/2004 và Lệnh chuyển Có số 000016 ngày 13/7/2005. 


Nắm bắt nhu cầu và triển vọng của dịch vụ vận tải khí đốt (gas) của thị trường Hải Phòng (nhiều công ty sản xuất gas như Đài Hải, Total Gas, Gas Gia Đình, Gas Thăng Long … nhưng không có đội tàu vận chuyển ; nhu cầu sử dụng gas cho các mục đích sinh hoạt và công nghiệp ngày càng tăng), vốn rút khỏi Công ty TNHH TM vận tải ven biển và viễn thông TST được INLACO-HP tiếp tục đầu tư phần lớn (4 tỷ đồng) vào Công ty cổ phần Đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin (SHINPETROL) vào tháng 10 năm 2002. Đầu tư vào SHINPETROL, INLACO – HP nhắm tới 3 mục đích chính : xây dựng một đội tàu vận tải gas khai thác thị trường còn rộng mở trên địa bàn Hải Phòng; một mặt vừa tận dụng khai thác, mặt khác vừa đào tạo đội ngũ thuyền viên sẵn có của INLACO – HP; và hưởng cổ tức từ hoạt động của SHINPETROL. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, SHINPETROL đổi hướng kinh doanh, kết hợp kinh doanh bất động sản. Chính vì vậy, INLACO – HP đã quyết định rút vốn khỏi SHINPETROL bằng cách chuyển nhượng cho một nhà đầu tư cá nhân theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. 

6.5 Một số chỉ tiêu tài chính của Công  ty giai đoạn 2003-2005 

Bảng 6 : Một số chỉ tiêu tài chính 
	Chỉ tiêu
	Năm 2003
	Năm 2004
	6 tháng 2005

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 
	 

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn
	84%
	65%
	98%

	- Hệ số thanh toán nhanh
	16%
	31%
	54%

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	 
	 
	 

	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	89%
	82%
	79%

	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)
	           7,77 
	           4,70 
	                 3,57 

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	 
	 
	 

	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	69%
	85%
	46%

	- Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu (lần)
	           6,04 
	           4,86 
	                 2,12 

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	 
	 
	 

	- Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần
	4%
	5%
	11%

	- Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản
	3%
	4%
	5%

	- Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu
	22%
	24%
	24%

	5. Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần *
	 
	 
	 

	- Thu nhập trên cổ phần (EPS) (VNĐ/CỔ phần)
	            3.614 
	             4.293 
	             4.305 

	- Giá trị sổ sách của cổ phần (VNĐ/CỔ phần)
	          16.165 
	           16.955 
	           16.784 

	Ghi chú: Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.

*Xem Cách tính các chỉ tiêu liên quan đến cổ phần tại mục 4 Phần IV.  


Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và kiểm tra quyết toán thuế của INLACO-HP qua các năm. BCTC 6 tháng năm 2005 được lập theo Thông tư 23/TT-BTC ngày 30/3/2005. Tuy nhiên,  các chỉ tiêu của 6 tháng năm 2005 vẫn được tính thống nhất theo chỉ tiêu 2004.   

Trong thời gian qua, INLACO – HP có một tình hình tài chính rất khả quan ở hầu hết các chỉ tiêu. 

Khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty năm 2003 là 84%, năm 2004 là 65% và tại thời điểm 30/6/2005 ở mức khá cao là 98%. Hệ số này giảm mạnh vào cuối năm 2004 chủ yếu là do đến thời điểm này một số khoản Nợ dài hạn của Công ty đã đến hạn trả với tổng giá trị khoảng 4,28 tỷ đồng so với năm 2003 là 0 đồng. Theo quy định về kế toán tài chính hiện hành, Công ty chuyển sang theo dõi là Nợ dài hạn đến hạn trả (TK315) – khoản này được tính vào chỉ tiêu Nợ ngắn hạn. Ngoài ra, khoản phải trả công nhân viên cũng tăng đột biến từ 460,6 triệu đồng vào năm 2003 lên 2.473,8 triệu đồng tương đương tăng 437% năm 2004 do các nguyên nhân sau:

· Số lượng cán bộ nhân viên Công ty tăng lên mạnh mẽ từ 324 vào năm 2003 lên 483 người vào năm 2004 làm tăng khoản phải trả công nhân viên (chủ yếu là tăng số lượng lao động xuất khẩu). 

· Khoản phải trả công nhân viên bao gồm lương Công ty phải trả cho CBCNV và lương do chủ tàu thuê thuyền viên chuyển trả. Vào thời điểm cuối năm 2004, do đặc điểm công tác, một số thuyền viên không thể nhận lương làm số dư Phải trả công nhân viên tăng cao. 

Khả năng thanh toán nhanh của INLACO-HP tăng từ 16% vào năm 2003 lên 31% vào năm 2004 và 54% vào tháng 6 năm 2005. Nguyên nhân chủ yếu là do khoản mục tiền INLACO-HP năm 2004 tăng so với năm 2003 do thu tiền từ phát hành cổ phần tăng vốn, 6 tháng năm 2005 tăng so với năm 2004 do vốn phát hành và lợi nhuận tích lũy đang giữ ở dạng tiền để chuẩn bị đầu tư cho dự án nhà văn phòng của Công ty.

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn trong ba năm qua cho thấy INLACO – HP đang duy trì một chính sách tài trợ tài sản bằng nguồn nợ khá cao, trung bình ở mức trên 80%. Tại thời điểm 31/12/2004, Công ty còn dư một số khoản vay dài hạn, cụ thể như sau:

· Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 1.585.000 đô la Mỹ (tương đương 24,95 tỷ đồng Việt Nam) với thời hạn 84 (bắt đầu từ tháng 7/2002), lãi suất Sibor cộng 1,75%/năm (khoảng 4,5%/năm) nhằm tài trợ cho việc mua tàu huấn luyện Inlaco. 

· Ngân hàng TMCP Hàng Hải: 3 tỷ đồng với thời hạn 60 tháng (bắt đầu từ năm 2001), lãi suất cơ bản+0,05%/tháng nhằm tài trợ cho việc mua tàu Vạn Mỹ.

· CBCNV công ty: 1,4 tỷ đồng, thời hạn tối thiểu 02 năm, lãi suất 0,6%/tháng (VND) và 3,5%/năm (USD) nhằm tài trợ một phần mua tàu chạy tuyến nước ngoài. 

Lựa chọn chính sách tài trợ này, một mặt Công ty tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn do chi phí lãi vay vẫn thấp hơn chi phí vốn chủ và tiết kiệm thuế, từ đó nâng cao lợi nhuận giữ lại; mặt khác, một hệ số Nợ cao tiềm ẩn các rủi ro về tài chính. Bảng 6 cho thấy, tuy Công ty vẫn duy trì một mức nợ cao để khai thác các lợi thế của nó, nhưng Công ty có xu hướng giảm dần tỷ trọng nợ trong tổng nguồn để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn cho hoạt động của mình.    

             Các hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản và Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu phản ánh việc sử dụng tài sản và nguồn vốn của Công ty để tạo ra doanh thu. Hệ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản tăng trưởng khá ấn tượng lần lượt qua các năm từ 69% (năm 2003) lên 85% (năm 2004) và 46% cho 6 tháng đầu năm 2005 (dự kiến cả năm 2005 tăng 90%). Hệ số Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu là 6,04 (năm 2003), 4,86 (năm 2004) và 2,12 cho 6 tháng đầu năm 2005 (ước cả năm 2005 là 4,2 lần) không đồng nghĩa với việc INLACO – HP kinh doanh kém hiệu quả, bởi vì doanh thu của Công ty vẫn tăng trưởng mạnh mẽ nhưng đồng thời vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh với tốc độ cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Vốn chủ trong thời gian qua tăng từ 2 nguồn: từ việc tăng góp vốn từ 3,5 tỷ lên 6 tỷ vào năm 2004 và bổ sung từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời cũng cho thấy một INLACO – HP đang trên đà tăng trưởng: Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản và Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đều tăng trong ba năm qua. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2005, các chỉ tiêu tăng mạnh vượt mức của cả năm 2003, 2004 dự báo một năm thu lợi khá ấn tượng của INLACO – HP. Nguyên nhân của hiện tượng này một phần là do khoản lợi nhuận thu được từ chia lãi liên doanh từ năm  2000 đến 2002 với giá trị 1,124 tỷ đồng. 

Lợi nhuận tăng cao trong các năm kéo theo các chỉ tiêu liên quan đến cổ phần cũng tăng. So với năm 2003, Thu nhập trên mỗi cổ phần (ESP) năm 2004 và 6 tháng năm 2005 tăng 19%; Giá trị sổ sách của mỗi cổ phần năm 2004 và 6 tháng năm 2005 tăng 5% và 4%. Nếu trong năm 2005, INLACO-HP đạt được mức lợi nhuận sau thuế dự kiến là 3,284 tỷ (xem Bảng 3), vượt kế hoạch lợi nhuận 2,580 tỷ (Bảng 9), chỉ tiêu EPS sẽ là 5.483 đồng/cổ phần, tương đương tăng 28% so với năm 2004; Giá trị sổ sách cổ phần cũng tăng tương ứng khoảng 17.760 đồng/cổ phần, tương đương tăng 5% so với năm 2004 (Xem Cách tính chỉ tiêu liên quan đến cổ phần tại mục 4 phần IV).   

6.6. Kế hoạch phát triển kinh doanh

· Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyển dụng, hợp tác đào tạo và xuất khẩu thuyền viên. Đây sẽ là một trong những hướng kinh doanh mà Công ty chú trọng vì nó không những góp phần làm tăng doanh thu hoạt động của Công ty mà còn tạo điều kiện để phát triển đội tàu trong tương lai.

· Đẩy nhanh tiến độ xây dựng toà nhà văn phòng 9 tầng tại khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi để đưa vào sử dụng và kinh doanh cho thuê văn phòng. Kế hoạch mà Công ty dự kiến thực hiện là:

· Năm 2005: Khảo sát, thăm dò địa chất toàn bộ khu đất; Tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phê duyệt thiết kế tổng thể.

· Năm 2006: Khởi công xây dựng công trình theo hướng: xây thô toàn bộ 9 tầng của toà nhà theo thiết kế, sau đó sẽ tiến hành hoàn thiện trước 4-5 tầng phía dưới để khai thác (sử dụng và kinh doanh cho thuê), tìm kiếm đối tác có nhu cầu để hoàn thiện và khai thác tiếp các tầng còn lại.

· Quí I/2007 sẽ đưa vào khai thác, sử dụng những hạng mục đã hoàn thành và triển khai tiếp các hạng mục công trình còn dang dở.

Dự kiến tổng mức đầu tư cho công trình này là khoảng 25.000.000.000 đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn hiện đại, giá xây dựng từ 500 – 600 USD/m2. Nguồn vốn cho đầu tư công trình này được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại, nguồn vốn khấu hao tài sản cố định, vay ngân hàng và từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng (dự kiến khi thành phố Hải Phòng giải phóng mặt bằng cho dự án Cầu Bính 2, trụ sở làm việc của Công ty tại số 4 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng sẽ nằm trong diện phải giải toả, di dời)

· Mua sắm mới tàu vận tải để khai thác các tuyến quốc tế.

· Đưa tàu Vạn Mỹ vào khai thác thị trường vận tải quốc tế (chạy các tuyến gần trong khu vực Đông Nam ¸).

· Tiếp tục khai thác thị trường xuất khẩu lao động phổ thông đi làm việc tại Đài Loan, đồng thời mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực để mở rộng hoạt động này.

7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát

7.1. Danh sách Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị INLACO Hải Phòng gồm 07 thành viên :

Ông Lê Trung Hà

- Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Sỹ Tú 

- Phó Chủ tịch HĐQT 

Ông Mai Thanh Bình
- Uỷ viên 

Ông Nguyễn Văn Thao
- Uỷ viên 

Ông Vũ Ngọc Sinh

- Uỷ viên 

Ông Hoàng Linh Sơn
- Uỷ viên 

Ông Đỗ Hồng Phấn 

- Uỷ viên.

Lý lịch trích ngang của các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Trung Hà

	- Chức vụ hiện tại:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	03/10/1961

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030165848 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 03/08/1978

	- Quê quán:
	ứng Hoà – Hà Tây

	- Địa chỉ thường trú:
	6/84 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư máy tàu biển – Kỹ sư kinh tế vận tải biển – Cử nhân chính trị

	- Quá trình công tác:
	

	1984 – 1992:
	Nhân viên Phòng Vật tư – Liên hiệp Hàng hải Việt Nam

	1992 – 1993:
	Nhân viên Phòng Vật tư – Công ty Inlaco –HP

	1994 – 1999:
	Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty Inlaco –HP

	1999 – 2001:
	Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty Inlaco-HP

	2001 – 2002:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Inlaco – HP

	2002 – 2005:
	Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty Inlaco – HP

	Tháng 10/2005:
	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Inlaco – HP

	- Số cổ phần nắm giữ:
	100.080 cổ phần  (Trong đó: đại diện 75.000 cổ phần của Vinalines - Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Những người có liên quan:
	Anh trai:  Lê Hải Bình :  140 cổ phần    (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Phạm Sỹ Tú

	- Chức vụ hiện tại:
	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	08/08/1957

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030739329 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/09/1984

	- Quê quán:
	Hải Hậu – Nam Định

	- Địa chỉ thường trú:
	20/341 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư kinh tế vận tải biển – Cử nhân chính trị

	- Quá trình công tác:
	

	1980 – 1983:
	Giáo viên trường Trung học GTVT IV – Bộ Giao thông vận tải – TP Hồ Chí Minh

	1983 – 1989:
	Cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

	1989 – 1993:
	Kế toán trưởng Công ty vận tải biển Hải Âu

	 4 – 12/1993:
	Cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng

	1994 – 1999:
	Kế toán trưởng Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	1999 – 2002:
	Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Inlaco-HP

	2002 – nay:
	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Inlaco-HP

	- Số cổ phần nắm giữ:
	10.000 cổ phần (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Mai Thanh Bình

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	10/04/1955

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	023741815 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/07/1999

	- Quê quán:
	 An Tràng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú:
	36 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

	- Quá trình công tác:
	

	1980 – 1994:
	Nhân viên, Phục vụ viên Tổng Công ty ngoại thương HN

	1984 – 1999:
	Quản trị trưởng – Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

	1999 – 2002:
	Phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

	2002 – 2005:
	Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

	Tháng 10/2005:
	Uỷ viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh

	- Số cổ phần nắm giữ:
	17.850   cổ phần  (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Nguyễn Văn Thao

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài tại Hà Nội

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	10/8/1956

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	011516085 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/10/1999

	- Quê quán:
	Kiến Xương – Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú:
	Tầng 2 số 29B Nguyễn Siêu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư điện 

	- Quá trình công tác:
	

	1978 – 1980:
	Giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp I

	1980 – 1983:
	Bộ đội Lữ đoàn 203 quân đoàn 3

	1983 – 1989:
	Giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp I

	1989 – 1991:
	Công nhân tại Cộng hoà Iran

	1991 – 1994:
	Giảng viên Trường Đại học Nông nghiệp I

	1994 – 1999:
	Phó Giám đốc Chi nhánh Inlaco-HP

	2 – 3 /1999:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Chi nhánh Inlaco-HP tại Hà Nội

	1999 – nay:
	Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Inlaco-HP tại Hà Nội

	- Số cổ phần nắm giữ:
	16.050 cổ phần  (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Vũ Ngọc Sinh

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó phòng Kinh doanh- đối ngoại Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	30/09/1967

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030878443 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/10/1994

	- Quê quán:
	Vũ Thư – Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú:
	số 295A  Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư điều khiển tàu biển – Cử nhân kinh tế  - Cử nhân chính trị

	- Quá trình công tác:
	

	1990 – 1992:
	Thuỷ thủ Công ty Vận tải biển Hải Phòng

	1992 – 1994:
	Phó 3 Công ty Vận tải biển Hải Phòng

	5 – 11/1994:
	Phó 2 Công ty Vận tải biển Hải Phòng

	1994 – 1999:
	Chuyên viên Phòng khai thác - Đại lý Công ty Inlaco-HP

	2 – 12/1999:
	Uỷ viên HĐQT, Chuyên viên Phòng Khai thác - đại lý Công ty Inlaco-HP

	2000 – nay:
	Uỷ viên HĐQT, Phó phòng Kinh doanh - đối ngoại Công ty  Inlaco-HP

	- Số cổ phần nắm giữ:
	30.400 cổ phần  (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Hoàng Linh Sơn

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	10/02/1969

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030878500 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 02/10/1991

	- Quê quán:
	Thuỷ Nguyên – Hải Phòng

	- Địa chỉ thường trú:
	số 6/297  Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Thạc sỹ quản lý tàu biển – Cử nhân luật – Cử nhân quản trị kinh doanh 

	- Quá trình công tác:
	

	1990 – 1991:
	Thuỷ thủ Công ty Vận tải biển Hải Yừn

	1991 – 1994:
	Phó 3 Công ty Vận tải biển Hải Yừn

	4 – 11/1994:
	Thuyền viên  Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	1994 – 1995:
	Chuyên viên Phòng Khai thác - Đại lý Công ty Inlaco-HP

	1995 – 1999:
	Trưởng phòng Khai thác - Đại lý Công ty Inlaco-HP

	1999 – 2005:
	Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh- đối ngoại Công ty  Inlaco-HP

	2/2005 – nay:
	Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Inlaco-HP

	- Số cổ phần nắm giữ:
	28.000 cổ phần  (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Đỗ Hồng Phấn

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Uỷ viên HĐQT Công ty Inlaco-HP

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	10/08/1947

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	011952703 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 03/11/1996

	- Quê quán:
	Kiến Xương – Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 201 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư máy tàu biển – Cao cấp lý luận 

	- Quá trình công tác:
	

	1969 – 1974:
	Kỹ sư, Phó quản đốc xưởng đóng tàu Hải Phòng

	1974 – 1986:
	Chuyên gia quân sự tại Lào

	1986 – 1995:
	Phó Ban tổ chức cán bộ lao động – Cục Hàng hải Việt Nam

	1996 – 2003:
	Phó phòng, Trưởng phòng tổ chức tiền lương – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

	2003 – 10/2005:
	Uỷ viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Uỷ viên HĐQT Công ty Inlaco-HP, Trưởng ban tổ chức tiền lương Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

	10/2005- nay:
	Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Uỷ viên HĐQT Công ty Inlaco-HP

	- Số cổ phần nắm giữ:
	75.000 cổ phần Nhà nước (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Những người có liên quan:
	Vợ: Hoàng Thị Kim Khanh :  4.630 cổ phần (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


7.2. Danh sách Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát INLACO Hải Phòng bao gồm 03 thành viên: 

Bà Lương Thu Hoài – Trưởng ban 

Ông Nguyễn Quốc Chiến

Ông Phạm Hồng Hải

Lý lịch trích ngang của các thành viên ban kiểm soát

Bà Lương Thu Hoài

	- Chức vụ hiện tại:
	Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh: 
	03/11/1959

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030969838 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 03/03/1993

	- Quê quán:
	Chợ Đồn – Thái Nguyên

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 33/5 Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư kinh tế vận tải biển 

	- Quá trình công tác:
	

	1979 – 1993:
	Kế toán – Công ty giao nhận ngoại thương Hải Phòng

	2 – 12/1993:
	Kế toán – Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	1994 – 1999:
	Phó phòng kế toán Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	1999 – nay: 
	Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Số cổ phần nắm giữ:
	23.280  cổ phần        (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Nguyễn Quốc Chiến

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó phòng Tổ chức tiền lương Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	17/06/1967

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030934183 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 16/08/1989

	- Quê quán:
	Đặng Cương, An Dương, thành phố Hải Phòng

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 298 Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư điều khiển tàu biển 

	- Quá trình công tác:
	

	1993 - 1997:
	Thuỷ thủ Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	1997 – 1998:
	Thuyền phó 3 Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	1998 – 2002:
	Chuyên viên Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	2002 – 2005:
	Phó phòng Tổ chức tiền lương Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	Tháng 10/ 2005: 
	Uỷ viên Ban kiểm soát, Phó phòng Tổ chức tiền lương Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Số cổ phần nắm giữ:
	6.700  cổ phần  (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


Ông Phạm Hồng Hải

	- Chức vụ hiện tại:
	Uỷ viên Ban kiểm soát, chuyên viên Phòng Kinh doanh– đối ngoại Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	26/02/1972

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030821569 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 21/09/1995

	- Quê quán:
	Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 13 Chu Văn An, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư điều khiển tàu biển 

	- Quá trình công tác:
	

	1993 – 1999:
	Thuỷ thủ Công ty Vận tải biển Việt Nam

	8 – 12/ 1999:
	Thuỷ thủ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	2000 – 2001:
	Thuyền phó 3  Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	2001 – 2005:
	Chuyên viên Phòng Kinh doanh - đối ngoại Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài

	Tháng 10/ 2005:
	Uỷ viên Ban kiểm soát, Chuyên viên Phòng Kinh doanh- đối ngoại Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài

	- Số cổ phần nắm giữ:
	1.660  cổ phần   (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Người có liên quan:
	 Anh trai Phạm Quang Hưng: 1.700 cổ phần (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


7.3. Danh sách Ban giám đốc

Ban giám đốc INLACO Hải Phòng gồm 04 thành viên:  

Ông Lê Trung Hà

 - Chức vụ hiện tại:  Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Lý lịch chi tiết đã nêu ở trên

Ông Phạm Sỹ Tú

- Chức vụ hiện tại:  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Lý lịch chi tiết đã nêu ở trên

Ông Hoàng Linh Sơn

- Chức vụ hiện tại:  Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

Lý lịch chi tiết đã nêu ở trên

Ông Nguyễn Văn Biên

	 - Chức vụ hiện tại:
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh: 
	24/10/1962

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- CMND số 
	030934777 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 30/12/1990

	- Quê quán:
	Thành phố Nam Định – Nam Định

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 56/280 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư khai thác máy tàu biển – Kỹ sư kinh tế

	- Quá trình công tác:
	

	1988 – 1991: 
	Thợ máy – Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

	1991 – 1993:
	Máy 4 - Công ty vận tải và thuê tàu biển Việt Nam

	1993 – 2002 :
	Máy 4, Máy 3, Máy 2, Máy 1, Máy trưởng Công ty cổ phần hợp tác và lao động với nước ngoài

	2003 – 2005:
	Trưởng phòng Kỹ thuật- Vật tư Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài

	2/2005 – nay:
	Phó Giám đốc Công ty Inlaco-HP

	- Số cổ phần nắm giữ:
	14.270  cổ phần           (Mệnh giá 10.000 VNĐ)

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
	Không


8. Tài sản của Công ty 

Bảng 7:  Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2004          ĐVT: ngàn đồng
	Tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao 

luỹ kế
	Giá trị 

Còn lại

	Nhà cửa vật kiến trúc
	233.501
	233.501
	0

	Phương tiện vận tải
	52.530.863
	19.889.205
	32.641.657

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	1.084.745
	480.615
	604.130

	Giá trị lợi thế thương mại
	277.309
	212.023
	65.286

	Tổng cộng
	54.126.418
	20.815.345
	33.311.073


Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2004 của INLACO -HP.

Bảng 8:  Tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 30/6/2005 


     Đơn vị tính : ngàn đồng

	Tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao 

luỹ kế
	Giá trị 

Còn lại

	Nhà cửa vật kiến trúc
	233.501
	233.501
	0

	Phương tiện vận tải
	53.341.673
	24.240.388
	29.101.285

	- Tàu Phả Lại
	4.200.000
	4.200.000
	0

	- Tàu Vạn Mỹ
	9.182.876
	4.602.007
	4.580.869

	- Tàu Inlaco
	39.147.987
	15.124.836
	24.023.150

	- ¤t« Nissan
	220.000
	220.000
	0

	- ¤t« Camry
	590.810
	93.545
	497.265

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	273.935
	212.466
	61.469

	Giá trị lợi thế thương mại
	179.380
	179.380
	0

	Hệ thống quản lý an toàn hàng hải (ISM CODE)
	97.929
	32.643
	55.493

	Tổng cộng
	54.126.418
	24.963.664
	29.162.754


Nguồn: Sổ tài sản cố định tháng 6/2005 của INLACO-HP.

· Thông tin về tàu vận tải Inlaco:

· Tàu Inlaco có hô hiệu là XVHR, được đóng tại xưởng đóng tàu Shin Kurushima của Nhật Bản năm 1990.

· Sức chở của tàu Inlaco là 7.075 tấn, với hai hầm chứa hàng được bố trí phía trước tàu.

· Tàu Inlaco có hệ thống xếp dỡ gồm 04 cặp cần cẩu có sức nâng từ 25 đến 30 tấn.

· Tốc độ của tàu từ 10, 5 đến 12 hải lý/giờ.  

· Tàu Inlaco đã được Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đảm bảo các điều kiện an toàn cho chuyên chở hàng hoá, chủ yếu là hàng rời, hàng cồng kềnh...

· Tàu Inlaco đáp ứng được các yêu cầu của bộ Luật quản lý an toàn quốc tế (ISM) và bộ Luật an ninh tàu và bến cảng để được khai thác trên tuyến quốc tế.   

· Thông tin về tàu vận tải Vạn Mỹ:
· Tàu Vạn Mỹ có hô hiệu là XVNK, được đóng tại xưởng đóng tàu của Đức năm 1968, đến năm 1978 được nâng cấp, sửa chữa lại phần vỏ tàu.

· Sức chở của tàu Vạn Mỹ là 4.648 tấn, với 04 hầm chứa hàng được bố trí 03 hầng phía trước và 01 hầm phía sau tàu.

· Tốc độ của tàu Vạn Mỹ từ 12,5 đến 14,2 hải lý/giờ; có máy chính khoẻ; khả năng vượt sóng gió tốt và đang được nâng cấp để chạy tuyến quốc tế.

· Tàu Vạn Mỹ đã được Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đảm bảo các điều kiện an toàn cho chuyên chở hàng hoá.

· Thông tin về tàu vận tải Phả Lại:
· Tàu Phả Lại có hô hiệu là XVMQ, được đóng tại xưởng đóng tàu Neptune Werft của Đức năm 1961.

· Sức chở của tàu Phả Lại là 4.375 tấn, với 04 hầm chứa hàng được bố trí 03 hầng phía trước và 01 hầm phía sau tàu.

· Tàu Phả Lại đã được Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đảm bảo các điều kiện an toàn cho chuyên chở hàng hoá.

Năm 2005, do nhu cầu về việc mở rộng trụ sở làm việc và trụ sở làm việc hiện nay của Công ty nằm trong qui hoạch của dự án Cầu Bính 2 của thành phố Hải Phòng nên Công ty đã quyết định mua 01 mảnh đất tại khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi với diện tích 1.118,25 m2 với tổng số tiền là trên mười tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang làm tiến hành các thủ tục cần thiết như thuê khảo sát thăm dò địa chất, thiết kế tổng thể và chi tiết đồng thời lên phương án xây dựng để đầu năm 2006 chính thức khởi công xây dựng.

9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2005 - 2007

Bảng 9:  Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức                                     Đơn vị tính: triệu đồng


	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	
	
	Mức
	%/2004
	Mức
	%/2005
	Mức
	%/2006

	1
	Doanh thu thuần
	42.400
	9,0%
	47.000
	10,8%
	48.999
	4,3%

	2
	Lợi nhuận sau thuế
	2.580
	32,0%
	3.251
	26,0%
	3.429
	5,5%

	3
	LN sau thuế/Doanh thu thuần
	6,1%
	22%
	6,9%
	13,1%
	7,0%
	1,45%

	4
	LN sau thuế/ Vốn cổ đông
	43%
	32,5%
	54%
	25,6%
	57%
	5,6%

	5
	Tỷ lệ trả cổ tức
	15%
	 
	15%
	 
	15%
	 


Nguồn: Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư  2005-2007 của Công ty

Trong giai đoạn 2005 – 2007, INLACO – HP xây dựng một kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức khá thận trọng: xuất phát từ số liệu ước đạt năm 2005, các chỉ tiêu của INLACO –HP dự tính tăng năm sau cao hơn năm trước như sau: doanh thu tăng lên 9% (năm 2005 so với doanh thu năm 2004 là 39,035 tỷ đồng), 10,8% (năm 2006 so với 2005), 4,3% (năm 2007 so với 2006); Lợi nhuận sau thuế tăng lên 26% sau đó lên 5,5%; và duy trì mức cổ tức là 15%. Việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức này đã được ban lãnh đạo INLACO – HP xem xét kỹ lưỡng tất cả các yếu tố về thị trường, lĩnh vực ngành nghề, kế hoạch sản xuất, đầu tư, xây dựng, sửa chữa lớn, nhân sự … của Công ty trong thời gian tới.    

10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Theo báo cáo tài chính của Công ty, 6 tháng đầu năm 2005 doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt mức hơn 22 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2005, tổng doanh thu của Công ty sẽ đạt mức  trên 42 tỷ đồng – ước tăng 9% so với năm 2004.  Theo kế hoạch, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005 đạt 2,580 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2004 (*). Nguyên nhân của việc tăng doanh thu và lợi nhuận năm 2005 là giá thuê tàu vận tải Inlaco tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (tàu này do Công ty cho thuê định hạn nên giá thuê tăng sẽ đem lại hiệu quả tăng). Ngoài ra, các chỉ tiêu về xuất khẩu thuyền viên cũng tăng trong khi các yếu tố chi phí của hoạt động này tăng không đáng kể dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng.

(*): Lợi nhuận theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm 2005 là 2,580 tỷ đồng (Bảng 9); tuy nhiên thực tế thực hiện ước 3,428 tỷ, trong đó bao gồm cả khoản  chia lãi liên doanh 1,124 tỷ đồng  (Bảng 3).

Trong năm 2006, các tàu của Công ty có thể khai thác 100% công suất do không phải sửa chữa định kỳ: tàu Vạn Mỹ dự kiến đưa vào khai thác một số tuyến quốc tế gần (chạy một số nước trong khu vực Đông Nam á) sẽ góp phần tăng doanh thu hoạt động; Tàu Phả Lại do đã hết khấu hao nên việc tiếp tục khai thác sẽ đem lại hiệu quả. Doanh thu từ hoạt động này dự kiến đạt 45 tỷ vào năm 2006. 

Ngoài ra, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động cho thuê thuyền viên vì nhu cầu thị trường đang tăng cao. Hiện tại, Công ty đang duy trì hợp đồng cho thuê thuyền viên với khoảng 10 công ty nước ngoài và 15 công ty trong nước. Doanh thu từ hoạt động này được Công ty lập kế hoạch là khoảng 2,5 tỷ đồng cho năm 2006. 

Cùng với hoạt động xuất khẩu thuyền viên, hoạt động xuất khẩu lao động phổ thông cũng vẫn được Công ty tiếp tục khai thác. Số lượng lao động phổ thông hiện tại đang làm việc là 185 người và số lượng này vẫn tiếp tục làm việc ổn định trong một số năm tới.   

Năm 2007, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh truyền thống theo hướng tập trung khai thác thị trường vận tải đi một số nước trong khu vực, đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện và cho thuê thuyền viên. Các hoạt động này theo dự báo vẫn có xu hướng tăng trưởng trong những năm tới. Ngoài ra, kế hoạch trong năm 2007, Công ty sẽ đầu tư mua mới 01 tàu vận tải, doanh thu từ tàu này sẽ góp phần tăng doanh số hoạt động toàn Công ty. Bên cạnh đó, nếu dự án xây dựng toà nhà văn phòng 9 tầng của Công ty hoàn thành đúng tiến độ và kịp đưa vào khai thác (dự kiến vào năm 2007) sẽ tạo ra một hướng kinh doanh mới đang có nhu cầu rất cao tại thị trường thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao doanh thu hoạt động của Công ty. 

11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức


Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HASECO) là tổ chức tư vấn chuyên nghiệp đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu và đưa ra những đánh giá, dự báo về hoạt động kinh doanh của INLACO-HP.


Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định với tốc độ trên 7%/năm. Việc thực thi các Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, hội nhập AFTA và tiến tới gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO góp phần đưa kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng tăng lên đáng kể. Triển vọng của ngành vận tải nói chung và vận tải đường biển nói riêng được đánh giá là rất khả quan.


Về phía INLACO-HP, nắm bắt nhu cầu vận tải bằng đường biển có xu hướng tăng, Công ty đã chủ động đầu tư mua sắm 02 tàu vận tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đồng thời là phương tiện đào tạo đội ngũ thuyền viên của mình. Đây là hướng đi đúng đắn trong phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty cho thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng mới toà nhà trụ sở làm việc tại khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả về mặt dài hạn. Hải Phòng là một thành phố lớn, trung tâm kinh tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, nhu cầu về văn phòng cho thuê có trang thiết bị hiện đại, vị trí đẹp ngày càng tăng. Đây là cơ hội tốt cho hoạt động kinh doanh của INLACO-HP trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng.


INLACO – HP đã xây dựng một kế hoạch lợi nhuận và cổ tức thận trọng và có căn cứ trên cơ sở nghiên cứu toàn diện các vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, INLACO –HP đang có một bộ máy quản lý trình độ cao, am hiểu sâu sắc lĩnh vực hoạt động của Công ty, kiên định với định hướng kinh doanh đã đề ra, đồng thời hết sức cầu thị, năng động và nhạy bén với nền kinh tế thị trường. Công ty cũng đã tạo dựng được một nề nếp làm việc rõ ràng, chặt chẽ ở tất cả các phòng ban, bộ phận trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và vì quyền lợi Công ty.    


Trên cơ sở phân tích tốc độ tăng trưởng thực tế qua các năm, nghiên cứu tình hình thị trường, các kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng với năng lực và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo của Công ty, nếu không có những biến động bất thường ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp thì trong giai đoạn 2005 – 2007, Công ty sẽ đạt và có thể vượt kế hoạch đã đề ra. 

Chúng tôi xin lưu ý rằng, mọi ý kiến đánh giá của tổ chức tư vấn được đưa ra trên cơ sở thông tin chúng tôi được cung cấp và thu thập đến thời điểm lập Bản cáo bạch, các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định liên quan khác hiện hành. Những đánh giá của tổ chức tư vấn chỉ có ý nghĩa tham khảo cho các nhà đầu tư nói riêng và các độc giả của Bản cáo bạch nói chung.

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký


INLACO-HP đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/HĐCNCP ngày 15/6/2005 chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty vào SHINPETROL cho một nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền là 4 tỷ đồng. Đến thời điểm lập Bản cáo bạch, hai bên đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Hợp đồng và của pháp luật.     


Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, năm 2000, INLACO-HP đã đăng ký vốn điều lệ Công ty tăng lên 20 tỷ đồng. Đến thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu, vốn điều lệ thực góp của Công ty là 6 tỷ đồng. Công ty có lộ trình tăng dần mức vốn thực góp lên 12 tỷ đồng vào năm 2006, 15 tỷ đồng vào năm 2008 và 20 tỷ đồng vào năm 2010 (Theo Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài ngày  02/02/2001).      

13. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký


Các thông tin thu thập được của tổ chức tư vấn đến thời điểm lập Bản cáo bạch cho thấy Công ty không vướng vào bất kỳ một vụ tranh chấp, kiện tụng nào và cũng không có thông tin liên quan nào có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán của Công ty.ssss

sssss 

IV. Chứng khoán đăng ký

	1. Loại chứng khoán 
	Cổ phiếu phổ thông

	2. Mệnh giá 
	10.000 VNĐ/cổ phần

	3. Tổng số chứng khoán
	600.000 Cổ phiếu

	4. Phương pháp tính giá
	Tính giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách kế toán



Tại thời điểm 31/12/2004:





=   16.955 VN§/CP.

Tại thời điểm 30/6/2005:



=  16.784 VN§/CP.

Ghi chú:

	Cách tính chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
	
	§VT: VN§

	Chỉ tiêu
	Công thức
	Năm 2003
	Năm 2004
	6 tháng 2005
	Ước năm 2005

	Thu nhập trên cổ phần EPS (VNĐ/CỔ phần)

	1. Lợi nhuận sau thuế
	 
	  1.264.781.835 
	   1.948.007.066 
	    2.578.310.598 
	    3.284.000.000 

	2. Số cổ phần tính EPS 
	 2=(ax7+bx5):12
	             350.000 
	              453.742 
	               598.980 
	                598.980 

	a. Tr​ước 31/7/2004 (7 tháng)
	 
	 
	              350.000 
	 
	 

	b. Từ 31/7/2004 (5 tháng)
	 
	 
	              (*)598.980 
	 
	 

	3. EPS (VN§/Cæ phần)
	3=1:(2-3)
	                  3.614 
	                   4.293 
	                    4.305 
	                    5.483 

	Giá trị sổ sách của cổ phần (VNĐ/CỔ phần)

	4. Vốn chủ sở hữu
	 
	  5.656.278.154 
	   8.024.651.782 
	  10.509.989.381 
	  11.308.651.782 

	5. Quỹ KT-PL
	 
	        (1.314.169) 
	      324.167.198 
	       439.719.611 
	        652.567.198 

	6. Số cổ phần tính giá trị cổ phần 
	6=(ax7+bx5):12
	             350.000 
	              454.167 
	               600.000 
	                600.000 

	a. Tr​ước 31/7/2004 (7 tháng)
	 
	 
	              350.000 
	 
	 

	b. Từ 31/7/2004 (5 tháng)
	 
	 
	              600.000 
	 
	 

	7. Giá trị sổ sách của cổ phần (VNĐ/CỔ phần)
	8=(4-5):(6-7)
	               16.165 
	                 16.955 
	                  16.784 
	                  17.760 


(*): Do 1.020 cổ phần không được hưởng cổ tức nên trừ khỏi số lượng cổ phần tính EPS.
5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ với người nước ngoài


Đến thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu, Công ty chưa có cổ đông là thể nhân và pháp nhân nước ngoài.

6. Các loại thuế liên quan

-  Thuế Thu nhập doanh nghiệp:


Ngày 29/04/2005, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5248/TC-CST hướng dẫn tạm thời về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCKHN, theo đó các tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCKHN sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như các tổ chức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (quy định tại Công văn 11924-TC/CST ngày 20/10/2004). Tức là các tổ chức có chứng khoán được đăng ký lần đầu được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế và thời gian giảm thuế được tính liên tục từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời điểm niêm yết không phải đầu năm thì tổ chức niêm yết được giảm thuế trong kỳ tiếp theo.


Hiện nay Bộ Tài chính đang soạn thảo những quy định mới về ưu đãi thuế theo hướng tạo nhiều ưu đãi hơn cho doanh nghiệp niêm yết. Các quy định này có thể sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới.

Ngoài ra, Công ty cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài - một trong những doanh nghiệp Hải Phòng đầu tiên đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội - còn được hưởng các ưu đãi của UBND thành phố Hải Phòng là: cấp lại 50% số thuế TNDN của 01 năm sau khi doanh nghiệp đã được miễn giảm thuế TNDN theo quy định của Nhà nước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán; hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng để chi phí kiểm toán 02 năm khi đăng ký niêm yết; hỗ trợ tối đa 50.000.000 đồng chi phí tư vấn, nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trên thị trường.

-  Thuế thu nhập đối với nhà đầu tư chứng khoán:

Tại thời điểm hiện nay, theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/12/2004, các nhà đầu tư là cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.V. Các đối tác liên quan tới việc đăng ký 

1. Tổ chức tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Trung tâm GDCK Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng


Trụ sở chính: 
số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng


Điện thoại: 
031. 842.335 / 842332     Fax: 031. 746266

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000553 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/09/2003.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 13/GPHĐKD do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2003.

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Việt Nam

Trụ sở chính :
số 28 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng


Điện thoại :
031. 842.430 / 842.431 / 842.432

Fax :
031. 842.433

VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Cạnh tranh

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải nội địa bằng tàu biển và đại lý hàng hải đang quen được Nhà nước bảo hộ hoàn toàn. Khi Việt Nam thực hiện Hiệp định hàng hải ASEAN và tiến tới gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, sự bảo hộ này sẽ phải xoá bỏ. Điều đó có nghĩa với việc các doanh nghiệp này phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt không chỉ từ các doanh nghiệp cùng ngành mà còn từ các hãng tàu nước ngoài. Hiện nay, nước ta có khoảng 180 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải và các dịch vụ hỗ trợ. 33 doanh nghiệp trực thuộc của Vinalines cũng đang chen vai với nhau trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các loại hình dịch vụ vận tải khác như đường sắt, đường bộ, hàng không cũng đang cạnh tranh với vận tải đường biển như một loại hình vận tải thay thế.         

Giá cả đầu vào 

Giá cả của các loại đầu vào của ngành vận tải hàng hải như sắt thép, xăng, dầu… luôn đe doạ đến tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vào thời điểm quý 3 năm 2005, giá xăng dầu đã tăng ở mức kỷ lục xấp xỉ 70 đô la Mỹ/thùng, mức chưa từng có kể từ khi được giao dịch trên thị trường thế giới vào năm 1983 khiến cho nhiều doanh nghiệp vận tải ở mọi loại hình điêu đứng. Hoạt động trong lĩnh vực này, Công ty cũng không tránh khỏi tăng chi phí hoạt động. Nhưng các chính sách điều tiết của Chính phủ cũng như các biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng giá bán phù hợp… vẫn giúp Công ty khai thác hiệu quả hoạt động này.   

Tỷ giá ngoại tệ

 Tỷ giá biến động cũng tiềm ẩn những khó khăn về doanh thu và chi phí cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực có liên quan chặt chẽ đến hoạt động ngoại tệ như vận tải đường biển, xuất khẩu lao động...  Để hạn chế tác động tiêu cực của rủi ro này, Công ty sử dụng đa dạng các dịch vụ ngân hàng như đồng thời giao dịch với các ngân hàng khác nhau, sử dụng Hợp đồng Forward ngoại tệ …      

Lãi suất ngân hàng  

Nợ ngân hàng luôn là nỗi lo lắng của các doanh nghiệp, một mặt ảnh hưởng đến cán cân thanh toán của Công ty, mặt khác ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận người chủ doanh nghiệp thu được do tác động của khoản lãi vay phải trả ngân hàng. 

Trong những năm qua, INLACO-HP duy trì việc tài trợ tài sản của Công ty bằng một khoản vay khá lớn, thường chiếm từ 80 đến 90% tổng nguồn vốn của Công ty. Điều này dẫn đến hàng năm Công ty phải trả khoản lãi vay đến hơn tỷ đồng. Việc vay vốn này hiện tại không những không gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty và còn tỏ ra là một sự lựa chọn nguồn tài trợ  khá hiệu quả vì chi phí lãi vay vẫn rẻ hơn chi phí vốn chủ.   

 Tuy nhiên,  để đảm bảo an toàn hơn, Công ty đã có xu hướng giảm tỷ trọng vay từ năm 2003 đến 2005 (Xem chi tiết bảng 6).             

2. Rủi ro về thiên tai, địch hoạ 

Lĩnh vực hoạt động vận tải đường biển luôn tiềm ẩn các rủi ro do các yếu tố tự nhiên gây ra như bão táp, sóng thần, đá ngầm, chiến tranh… Đây là các rủi ro bất khả kháng và khi đã xảy ra thì thiệt hại là khá lớn. Để hạn chế tối đa các thiệt hại, INLACO-HP đã phòng tránh bằng cách sử dụng dịch vụ bảo hiểm một cách thận trọng và đầy đủ. Tất cả các tàu của INLACO-HP được mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho người thứ ba.

3. Rủi ro đặc thù

Một trong những lĩnh vực hoạt động của Công ty là xuất khẩu lao động. Trong thời gian gần đây, tình trạng lao động bỏ trốn đang làm đau đầu các Công ty và các cơ quan chức năng. Vì vậy, hoạt động trong lĩnh vực này tiềm ẩn rủi ro bị phá vỡ các hợp đồng xuất khẩu lao động, giảm doanh thu và làm giảm uy tín của Công ty đối với các bạn hàng nước ngoài. ở phương diện toàn bộ nền kinh tế, việc lao động bỏ trốn có nguy cơ làm mất trắng thị trường xuất khẩu lao động, dẫn đến mất cơ hội kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực này.

Chính phủ cùng các doanh nghiệp đang tích cực tìm các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này, thậm chí là một bộ Luật Xuất khẩu lao động cũng đã được Quốc hội cho phép các cơ quan liên quan nghiên cứu và trình vào đầu năm 2006. Về phía doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp như giáo dục, đào tạo, cam kết vật chất …     

4. Rủi ro pháp luật

Việc niêm yết trên trị tr​ường chứng khoán sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty như​ng cũng có nhiều mặt ảnh h​ưởng khác. Yêu cầu công khai hoá thông tin, tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trư​ờng chứng khoán,... có thể làm gia tăng áp lực cạnh tranh và khối l​ượng công việc quản lý của Công ty. Ngoài ra, khi cổ phiếu của Công ty được chấp thuận giao dịch, công ty sẽ trở lên đại chúng, các thông tin liên quan đến mọi hoạt động của Công ty sẽ được đông đảo các nhà đầu tư quan tâm. Điều này cũng chứa đựng rủi ro liên quan đến mức độ xác thực của các thông tin; trong trường hợp thông tin thất thiệt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch cổ phiếu cũng như uy tín của Công ty trên thị trường. Để ngăn chặn các phát sinh theo hướng tiêu cực của rủi ro, xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ chuẩn mực và tuân thủ các quy định của pháp luật là biện pháp Công ty đã lựa chọn và theo đuổi.

5. Rủi ro khác

Công ty đang dự kiến sẽ xây dựng một toà nhà văn phòng chín tầng tại một vị trí đắc địa của thành phố. Việc xây dựng toà nhà cao tầng này có thể gây ảnh hưởng sụt lún đến các khu nhà dân cư xung quanh dẫn tới có thể phải bồi thường … Để hạn chế rủi ro này, Công ty đang tiến hành việc khảo sát địa chất, đánh giá tác động của kết cấu công trình và sẽ thi công đúng thiết kế công trình (thi công trên 60% diện tích đất).   Ngoài ra, việc xây dựng toà nhà này có thể tạo khó khăn về vốn cho Công ty. Để chủ động đảm bảo đủ vốn lưu động và vốn đầu tư, Công ty cũng đã có biện pháp nhằm chủ động trong việc chuẩn bị vốn đầu tư như lập kế hoạch phát hành cổ phiếu huy động vốn, sử dụng khoản trích lập nguồn sửa chữa lớn, thu tiền đền bù di rời trụ sở cũ của Công ty …

VII. Phụ lục

1. Phụ lục I:     Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II:   Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III ngày 08/10/2005.

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính năm 2004 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2005 đã được kiểm toán .

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Lê Trung Hà

      Trưởng Ban kiểm soát                                         Kế toán trưởng

            Lương Thu Hoài                                                         Vũ Hoàng Phương
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